Hội thảo
Ngữ học toàn quốc 2010
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010
Ban A

Ngôn ngữ học và Việt ngữ học

Điều hành tiểu ban 

GS TS Đinh Văn Đức

PGS TS Đào Thanh Lan 

PGS TS Bùi Mạnh Hùng 
1. Lê Thị Lan Anh (ĐHKHXH& NV - ĐHQG Hà Nội) – Về hiện tượng chuyển đổi chức năng – nghĩa trong phạm vi tính từ tiếng Việt.

2. Văn Tú Anh (Viện Ngôn ngữ học) – Hệ thống thanh điệu tiếng Đồng Hới.

3. Chim Văn Bé (ĐH Cần Thơ) – Vấn đề tính hoàn chỉnh và tính thống nhất của văn bản.

4. Hoàng Trọng Canh (ĐH Vinh) – Qua khảo sát từ chỉ nghề nông ở Nghệ Tỉnh suy nghỉ về mối quan hệ giữa từ nghề nghiệp với phương ngữ và ngôn ngữ toàn dân.

5. Nguyễn Tài Cẩn (ĐH KHXH & NV – ĐHQG Hà Nội) – Một bản dịch Nôm đầu đời Lý: bản “Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh”.
6. Ngô Thị Bảo Châu (ĐH Cần Thơ) – “Nếu không” – cấu trúc tỉnh lược của quan hệ điều kiện – kết quả.

7. Nguyễn Hữu Chương (ĐH KHXH & NV - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh) – Câu đồng nghĩa sử dụng lối nói vòng.

8. Nguyễn Hồng Cổn (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Mối quan hệ giữa cấu trúc cú pháp và cấu trúc thông tin trong câu đơn tiếng Việt.

9. Trần Trí Dõi (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Tương ứng thanh điệu các từ Hán Việt Cổ – Hán Việt góp phần giải thích nguồn gốc thanh điệu tiếng Việt.

10. Lại Thị Minh Đức (ĐH KHXH & NV - ĐHQG tp Hồ Chí Minh) – Xu hướng tạo từ mới trên báo “Mực tím” và “Hoa học trò”.

11.  Đinh Văn Đức (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Khả năng hàm ẩn ở các thực từ tiếng Việt.
12.  Đoàn Thu Hà (ĐHQG Hà Nội) – Quán ngữ  tình thái thực hữu trong tiếng Việt.

13.  Nguyễn Khánh Hà (Viện Từ điển và Bách Khoa thư Việt Nam) – Hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt.

14. Nguyễn Thị Hà (Học viện Hành chính) – Chức năng liên nhân trong văn bản.
15.  Trương Thu Hà (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) - Điểm lại một số quan điểm về vị từ tiếng Việt.
16. Trần Anh Hào (ĐH Vinh) – Chức năng của ngôn ngữ dưới góc nhìn phong cách học.

17. Võ Xuân Hào (ĐH Quy Nhơn) – Hiện tượng phát âm lệch chuẩn và lỗi chính tả phương ngữ của học sinh tiểu học Bình Định.

18.  Bùi Thanh Hoa (ĐH Tây  Bắc) – Nhóm hư từ chỉ nguyên nhân trong tiếng Việt,

19. Phan Thị Nguyệt Hoa (Viện Ngôn ngữ học) – Vấn đề miêu tả nghĩa của từ đa nghĩa trong các từ điển giải thích.

20.  Vũ Ngọc Hoa (ĐHSP Hà Nội ) - Điều kiện sử dụng hành vi ngôn ngữ cầu khiến Trong văn bản hành chính.
21.  Trịnh Thị Thu Hòa (ĐH khoa học – Thái Nguyên) - Động từ trung tính trong tiếng Việt.

22.  Nguyễn Thị Hiền (ĐH Thương mại Hà Nội) – Một số ý kiến về giáo trình và phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt thực hành.

23.  Trần Đức Hùng (ĐH Đồng Tháp) – Các lớp từ địa phương trong ca dao – dân ca Nam Bộ xét trong mối quan hệ âm và nghĩa với từ toàn dân.

24.  Ngô Phi Hùng (ĐH Vinh) – Khảo sát những thuật ngữ khoa học tự nhiên gốc ẩn - âu và cách phiên chuyển sang tiếng Việt.

25.  Nguyễn Lai (Nha Trang) – Suy nghỉ về cách tạo nghĩa mới từ cảm quan cách mạng của nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh.
26.  Đào Thanh Lan (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Nhận diện hành động “mời” và “rủ” trong tiếng Việt.

27.  Trịnh Cẩm Lan (ĐH KHXH & NV ĐHQG Hà Nội) – Một số khuynh hướng nghiên cứu trong lịch sử phương ngữ học.
28.  Bùi Thùy Linh (ĐH Khoa học Huế) – Vai trò của khung quy chiếu đối với vấn đề chỉ xuất không gian trong tiếng Việt.

29.  Tăng Tấn Lộc (ĐH Tây Đô - Cần Thơ) – Học nói, học viết theo phong cách Hồ Chí Minh.

30.  Lê Xuân Mậu (Hà Nội) "Tam tự kinh” sách giáo khoa trường tồn?
31.  Ngô Thị Minh (CĐSP Nha Trang) – Chuẩn hóa ngôn ngữ và dạy tiếng ở nhà trường.

32.  Nguyễn Thị Nam (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – “Còn” và “vẫn” trong tiếng Việt.

33. Hà Quang Nảng (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Từ điển thuật ngữ và vấn đề chuẩn hóa thuật ngữ.
34.  Siriwong Hongsawan (Thái Lan) – Tiếng Việt và chữ viết 
35.  Nguyễn Thị Thanh Ngân (ĐH Khoa học Thái Nguyên) – Các nhân tố ảnh hưởng đến lực ngôn trung trong câu ngôn hành tường minh tiếng Việt.
36.  Phạm Nguyên Nhung (Học viện Hành chính) – Một số đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật.

37.  Trần Đại Nghĩa (Viện Ngôn ngữ học ) – Câu chuyện về “giáo sư bác sĩ” và “bác sĩ giáo sư”.

38. Vũ Đức Nghiệu (ĐH KHXH & NV - ĐHQG  Hà Nội) – Từ cổ tiếng Việt trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỉ XVII.
39.  Đặng Hoàng Oanh (ĐH Vinh) – Hỗn nhập ngôn ngữ - một giải pháp hiện đại hóa tiếng Việt theo quan điểm Phạm Quỳnh.
40.  Songgot Paanchiangwong (Thái Lan) – Thử tìm hiểu thanh điệu tiếng Việt ở tỉnh Udon Thani – Thái Lan.

41.  Trần Kim Phượng (ĐH Sư phạm Hà Nội) – Từ “tiếp” trong tiếng Việt dưới góc nhìn của ý nghĩa thể.
42.  Nguyễn Thu Quỳnh (ĐHSP Thái Nguyên) – Một vài suy nghĩ về quan hệ đồng nhất và đối lập trong từ vựng tiếng Việt.

43.  Nguyễn Tú Quyên (ĐH Thái Nguyên) – Các biểu thức đồng sở chỉ với vai trò kết nối các đơn vị của văn bản.

44.  Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh) – Những hóa thạch ngôn ngữ thời Lý.

45.  Hoàng Tất Thắng (ĐHKH Huế) – Bài học về vận dụng thành ngữ, tục ngữ trong ngôn ngữ chính luận Hồ Chí Minh.

46.  Hoàng Tất Thắng (ĐH Khoa học Huế) – Bài học về vận dụng các phương tiện ngôn ngữ châm biếm trong ngôn ngữ chính luận Hồ Chí Minh.
47.  Đặng Thị Lệ Tâm (ĐH Thái Nguyên) – Nội dung dạy học nghi thức lời nói trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học.
48.  Đào Tiến Thi (Nxb Giáo dục) – Vấn đề phân biệt i (ngắn) và y (dài).
49.  Đào Hồng Thu (Hà Nội) – Ngôn ngữ học khối liệu và dịch máy

50.  Trương Thị Kiều Thủy – Vương Đình Đông (ĐH Vinh) – Tri thức ngữ âm lịch sử với việc dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông.
51. Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Thái Nguyên) _ Kết tử nghịch hướng lập luận “tuy vậy”/ “tuy thế” trong tiếng Việt.

52. Hồ Ngọc Trung (Viện ĐH Mở Hà Nội)  - Phép thế dưới ánh sáng ngữ dụng học.

53.  Phạm Văn Tình (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Thử tìm hiểu giá trị lập luận trong văn bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

54.  Bùi Quang Tuyến (ĐH Phú Xuân) – Nguyễn Văn Vĩnh, nhà truyền bá chữ quốc ngữ đầu thế kỷ XX.
55.  Lê Xuân (Cần Thơ) – Vài suy nghĩ về việc sử dụng phương ngữ Nam Bộ ở các trường học đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
56.  Đinh Hồng Vân (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) _ Những phân tích cơ bản để tiếp cận với ý nghĩa của ngôn bản.

57.  Trần Thanh Vân (ĐH Vinh) – Hành động chê trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp.
58.  Fucuda Yasuo (ĐH KHXH & NV- ĐHQG Hà Nội) – Khảo sát mẫu câu D + D + T trong tiếng Việt.
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Bản ngữ và ngoại ngữ 

Điều hành tiểu ban

PGS. TS Phan Văn Quế

PGS. TS Bùi Hiền

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoà

1. Lê Thị Phương Anh ( Viện Đại học Mở Hà Nội) - “Moon” trong tiếng Anh và “trăng” trong tiếng Việt – một tìm hiểu về mặt ngôn ngữ và văn hoá.

2. Phạm Thị Chuẩn (Viện Đại học Mở Hà Nội) - Tiện ích và bất tiện trong hệ thống văn tự tiếng Trung Quốc.
3. Phạm Hùng Dũng (ĐHSP tp Hồ Chí Minh) – ý nghĩa “cực cấp” trong tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Bùi Duy Dương (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Thành ngữ gốc Hán trong “Thiên Nam ngữ lục”.

5. Hoàng Thị Hương Giang (Đại học Khoa học Huế) - Hình thức biểu đạt của uyển ngữ trong báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

6. Bùi Hiền ( Hà Nội) - Đối chiếu đại từ chỉ ngôi thứ hai Nga – Việt.
7. Nguyễn Việt Hùng (Đại học Tây Bắc) - Phương pháp dạy học Task – Based Language Teaching (TB LT): những vấn đề lý luận cơ bản.
8. Đặng Kim Hoa (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) – Không gian ngôn ngữ và cách thức định vị không gian trong tiếng Pháp và tiếng Việt.

9.  Vũ Thị Thanh Hương (Viện Ngôn ngữ học) – Một số vấn đề dạy – học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

10.  Đặng Ngọc Hướng (Viện Đại học Mở Hà Nội). Một cái nhìn khác về cấu trúc “There+Be+NP” trong ngữ pháp tiếng Anh.
11. Trần Bích Lan (Đại học Quảng Tây - Trung Quốc) - Tình hình dịch thuật Trung – Việt và một số vấn đề về dịch thuật văn bản giao dịch thương mại.
12.  Trần Thị Lan (ĐH Hà Nội) – Có hay không sự ảnh hưởng của tiếng Anh trong tiếng Việt hiện đại.

13.  Mông Lâm (ĐH Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông – Trung Quốc) - So sánh thanh điệu trong tiếng Hán và tiếng Việt

14.  Bùi Văn Năm (ĐH sư phạm tp HCM) - Phép nối và việc đối dịch Anh – Việt, Việt – Anh.

15.  Nguyễn Bích Ngọc (Viện Đại học Mở Hà Nội) - Bước đầu khảo sát từ “rain” trong tiếng Anh và “mưa” trong tiếng Việt về phương diện ngôn ngữ và văn hoá.
16.  Nguyễn Đăng Sửu (Viện ĐH Mở Hà Nội) – Những lỗi học sinh Việt Nam thường mắc khi học dịch.
17.  Lê Công Thìn (Đại học Vinh) - Dịch các cấu trúc có động từ nguyên dạng (thể chưa hoàn thành và hoàn thành) từ tiếng Nga sang tiếng Anh.

18.  Lê Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Xuân Thuỷ (Đại học Quy Nhơn)-  Tiền tố trong cấu tạo thuật ngữ điện - điện tử tiếng Anh.

19.  Nguyễn Thị Thu Thuỷ (CĐSP Bắc Ninh) - Suy nghĩ về tình thái chủ quan và tình thái khách quan trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn của ngữ pháp tri nhận.

20.  Trần Văn Tiếng (ĐHNN & Tin học thành phố HCM) - Mấy nhận xét về những từ ngữ gốc Anh trong tiếng Việt và tiếng Hàn.

21.  Hoàng Thị Huyền Trang (Viện Đại học Mở Hà Nội) - “Star” của tiếng Anh và “sao” của tiếng Việt trong sự đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá.

22.  Lê Huyền Trang (Viện Đại học Mở Hà Nội) - Thử khảo sát về mặt ngôn ngữ học và văn hoá đối với từ “Sunshine” và từ “nắng” trong tiếng Anh và tiếng Việt.

23.  Nguyễn Thị Thu Trang (Viện Đại học Mở Hà Nội) - Một so sánh ngôn ngữ - văn hoá hai từ “wind” và ‘gió” trong tiếng Anh và tiếng Việt.

24.  Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Duy Tân Đà Nẵng) - Các chiến lược nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh.

25.  Nguyễn Mạnh Tùng (Viện ĐH Mở Hà Nội) - Đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá Anh – Việt hai từ “sun” và “mặt trời”.

26.  Tạ Cẩm Vân (Viện ĐH Mở Hà Nội) – Thể nghiệm nghiên cứu ngôn ngữ học và văn hoá học đối với từ “cloud” và “mây”.
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Hà nội học và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 

Điều hành tiểu ban

GS. TS Nguyễn Văn Khang

GS. TS Trần Trí Dõi

PGS.TS Đoàn Văn Phúc

C1 – Hà Nội học

1. Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học) – Ngôn ngữ văn hóa Hà Nội hiện nay từ góc nhìn của đô thị hóa.

2. Trần Đăng Kiên (Hà Tĩnh) – Nét văn hóa Tràng An trong “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải.

3. Lê Đức Luận (ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) - Đặc điểm địa danh Hà Tây – Hà Nội trong ca dao – tục ngữ.

4. Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thái Nguyên) – Vài nét về định tố tính từ trong “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng.

5. Trần Thị Nhung (ĐHSP Thái Nguyên) – Một số biện pháp tu từ trong tùy bút “Nghìn năm Hà Nội” của Băng Sơn.

6. Lê Thị Thảo (ĐHSP Thái Nguyên) – Những ấn tượng về nghệ thuật sử dụng tính từ trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

7.  Nguyễn Trung Thuần (Hà Nội) – Làm thế nào để giữ được nét đẹp của tiếng Hà Nội trong hiện trạng thời nay?

C2 – Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

8. Trần Thị Kim Hoa (ĐH Thái Nguyên) – Bước đầu khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ tiếng Việt của học sinh Tày – Nùng bậc THPT.
9. Nguyễn Hữu Hoành (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Vị trí của tiếng Cơ tu xét về mặt loại hình.

10. Nguyễn Minh Hoạt (Việt Ngôn ngữ học) - Đặc điểm tên gọi một số loài động vật trong tiếng £ - đê

11.  Nguyễn Văn Nở (ĐH Cần Thơ) – Lôgich ngôn giao trong thành ngữ, tục ngữ Khmer.

12.  Hoàng Quốc (ĐH An Giang) – Phạm vi giao tiếp bằng tiếng Hoa của người Hoa ở đồng bằng sông Cửu Long.

13.  Đoàn Văn Phúc (Viện Ngôn ngữ học) – Những tương đồng và khác biệt trong sự thống nhất của các thổ ngữ MDHUR ở Phú Yên và Gia Lai.

14.  Hứa Ngọc Tân (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Hệ thống phụ âm đầu tiếng Nùng An.
15.  Phạm Thi Hải Yến (ĐH Vinh) – Xưng hô giữa vợ và chồng trong gia đình người Mnông (đối chiếu với tiếng Việt).
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ngôn ngữ và văn hóa

Điều hành tiểu ban

GS. TS Bùi Khánh Thế
GS. TS Đỗ Thị Kim Liên 
PGS. TS Đặng Ngọc Lệ 
1. Nguyễn Đình Bá (ĐH Duy Tân - Đà Nẵng) – ý nghĩa của từ “duyên” trong tiếng Việt.
2. Nguyễn Nhã Bản (ĐH Vinh) - Đôi nét về thành ngữ tục ngữ Nghệ Tĩnh.

3. Hoàng Tiến Chính (ĐH Bạc Liêu) – Tìm hiểu đôi nét về văn hóa đồng bằng sông Cửu Long qua những câu tục ngữ chỉ hành động “ăn” , “làm”.

4. Hữu Đạt (ĐH KHXH & NV - ĐHQG
Hà Nội) – Con đường tạo nghĩa của các thành ngữ liên quan đến “văn hóa ăn” và “văn hóa mặc” trong tiếng Việt.
5. Từ Thu Hằng (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Lược sử phát triển bách khoa thư ở nước ngoài.

6.  Nguyễn Xuân Hòa (Hội Ngôn ngữ học Hà Nội) – Bia nhà thờ họ Nguyễn làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

7.  Nguyễn Phước Hoàng (ĐH Bạc Liêu) – Lỗi miêu tả trực tiếp về sản vật địa phương trong ca dao Bạc Liêu xưa.

8.  Nguyễn Thị Thanh Hương (Học viện Báo chí) – Vài nhận xét về việc trích dẫn thành ngữ trong báo chí hiện đại.

9.  Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Chiến (ĐH Đại Nam và Đại học Thăng Long) – Từ sốc văn hóa đến giao thoa ngôn ngữ qua các văn hóa.

10.  Đỗ Thanh Vân Hương (Công ty CBOSS Châu á Thái Bình Dương – CHLB Nga) - Đối chiếu tên đường phố như thực thể văn hóa ở hai thành phố Moskva và Hà Nội.
11. Trần Đăng Kiên (Hà Tĩnh) – Chất liệu ngôn ngữ - văn hóa dân gian trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm).

12.  Bùi Thị Lân (ĐH Quảng Nam) – Lớp từ địa danh trong thơ ca dân gian xứ Quảng.

13.  Đỗ Thị Kim Liên (ĐH Vinh) – Lời trách qua vai giao tiếp nam và nữ trong ca dao tình yêu.

14.  Nguyễn Thanh Lợi (CĐSP TW – tp  Hồ Chí Minh) - Địa danh Vũng Tàu.
15.  Lê Đức Luận (ĐH SP - ĐH Đà Nẵng) - Đặc điểm địa danh Hà Tây – Hà Nội trong ca dao, tục ngữ.

16.  Đỗ Thị Lượng (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Cách biên tập từ điển bách khoa Việt Nam 
17.  Nguyễn Thị Phước Mỹ (ĐH Vinh) – Tính chất phân tán về định danh của từ chỉ nghề nông trong tiếng Nghệ Tĩnh.

18.  Ngô Thị Thanh Quý (ĐH Thái Nguyên) – Tục ngữ và ngôn ngữ báo chí

19.  Trần Văn Sáng (ĐH Phú Xuân – Huế) – Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế.

20.  Nguyễn Thị Thái (Thanh Hóa) – Thành ngữ so sánh trong ca dao người Việt.
21.  Phạm Tất Thắng (Viện Ngôn ngữ học) – Sự biến đổi các hình thái tên gọi người Việt.
22.  Bùi Khánh Thế (tp Hồ Chí Minh) – Những bài học về văn hóa và ngôn ngữ từ một lời cảm ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh.
23.  Lê Quang Thiêm (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Xác lập hệ hình ngữ nghĩa – văn hóa trong nghiên cứu ngôn ngữ.

24.  Tạ Văn Thông (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) – Mục từ trong bách khoa thư văn hóa Việt Nam.
25.  Trần Phúc Trung (Đài truyền hình Việt Nam) – Vài suy nghĩ về văn hóa giao tiếp – ứng xử ngôn ngữ trong hoạt động phỏng vấn trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.
26.  Trần Thị Xuân (ĐH Vinh) – Nét đẹp trong quan hệ gia đình người Mường thể hiện qua ngữ nghĩa của “Tục ngữ Mường Thanh Hóa”.

Hội thảo

Ngữ học toàn quốc 2010
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010
Ban e
ngôn ngữ với văn chương 

Điều hành tiểu ban

PGS TS Nguyễn Hữu Đạt
PGS TS Phạm Văn Tình 
1. Trần Hoàng Anh (ĐH Đồng Tháp) – Một cái nhìn đối sánh về ngôn ngữ phú tiếng Việt.
2. Nguyễn Khánh Chi (ĐH Vinh) – Cấu trúc biểu thức than vãn trong lời thoại nhân vật.

3. Nguyễn Khánh Chi (ĐH Vinh) – Một số đặc điểm cấu trúc về ngữ nghĩa của biểu thức rào đón (trên ngữ liệu lời thoại nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại).

4. Lê Thị Sao Chi (ĐH Vinh) – Tổ chức lập luận của lời độc thoại nội tâm trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp.
5. Đinh Kiều Châu (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Truyền thông xã hội tiếng Việt qua “Diễn ca lịch sử Việt Nam”.
6. Bùi Thị Dung (ĐH Vinh) – Phụ từ “đã” trong ca dao Nghệ Tĩnh.

7. Bùi Thị Dung  (ĐH Vinh) – Bàn về hư từ trong một số bài ca dao xứ Nghệ.
8. Nguyễn Thị Duyên (ĐHSP Thái Nguyên) – Lớp từ khẩu ngữ trong “Chuyện đời xưa” của Trương Vĩnh Ký – dấu hiệu của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam.

9. Mai Thị Liên Giang (ĐH Quảng Bình) - Đối thoại tập thể trong sáng tác của Tô Hoài trước 1945.
10.  Hoàng Thúy Hà (ĐH Sài Gòn) – Hai mảng không gian, thời gian đối lập trong bài thơ “Qua nhà” của Nguyễn Bính.
11. Nguyễn Bình Hải – Vũ Thanh Hà - (? ? ) - Đặc điểm ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Tuân.
12. Cao Xuân Hải (?) – Khảo sát hành động trần thuật miêu tả qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu và Chu Lai.
13.  Đặng Thị Thu Hiền (ĐHSP Hà Nội) – Các phương tiện ngôn ngữ chiếu vật biểu thị thân phận người phụ nữ trong Truyện Kiều.
14. Lê Thanh Huyền (ĐH Vinh) – Hành động ước muốn và cầu khiến trong thơ Vi Thùy Linh (Qua tập “Đồng tử”).

15. Trần Đăng Kiên (Hà Tĩnh) – Chất liệu ngôn ngữ - văn hóa dân gian trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm.
16.  Nguyễn Phương Lan (Viện Văn học) – Không gian thế sự qua thi ngôn trong “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

17.  Nguyễn Diệu Linh (ĐH Khoa học Thái Nguyên) - Đặc điểm một số từ ngữ biểu hiện các loại hình ảnh trong “Di cảo thơ” của Chế Lan Viên.
18.  Tăng Tấn Lộc (ĐH Tây Đô - Cần Thơ) – Nét đẹp trong ca từ Việt Nam viết về Bác Hồ.
19.  Trịnh Thị Mai (ĐH Vinh) – Không gian nghệ thuật trong dân ca Nam Trung Bộ.

20.  Nguyễn Thị Trà My (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Một số cách thức tạo nhịp trong tập” Lục giác sông Hồng”.
21.  Nguyễn Thị Nga (ĐH Quảng Bình) – Ngôn ngữ viết về đôi bàn tay người phụ nữ qua thơ các chị.

22. Nguyễn Hoài Nguyên (ĐH Vinh ) – Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh.
23.  Phạm Quế Nguyên (ĐH Bạc Liêu) – Mùa xuân trong một số ca khúc Việt Nam.

24.  Đinh Thị Hồng Nhung (ĐHSP Thái Nguyên) – Tính năng động của ngôn ngữ thơ Tú Xương qua mảng thơ Xuân và Tết.

25. Hoàng Thị Mai Quyên (ĐH Thái Nguyên) – Từ láy và tâm trạng Nguyễn Khuyến trong “Về hay ở”.
26.  Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ĐHSP Hà Nội 2) – Sự độc đáo của phong cách nhà văn Kim Lân.
27.  Đỗ Xuân Quỳnh (Bắc Ninh) – Phương thức chiếu vật bằng danh từ trong văn miêu tả và trong hội thoại.
28.  Nguyễn Thị Liên Tâm (Bình Thuận) – Ngôn ngữ khắc họa hình tượng Bác Hồ trong những bản trường ca sử thi hiện đại.
29.  Lê Thị Minh Tâm (ĐH Vinh) – Từ láy trong truyện ngắn Ma Văn Kháng.
30.  Nguyễn Thị Kim Tiến (ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội) – Ngôn ngữ nghệ thuật qua thể loại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại.
31.  Trần Thanh Tuấn (Trà Vinh) - Đặc điểm ngôn ngữ và kết cấu truyện ngắn Trần Quang Nghiệp.
32.  Lê Đình Tường (ĐH Vinh) – Tính cấp thiết trong những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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